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TOM TAT

Kha ning két hop ctia 8 dong ngo nép (Zea mays var. Ceratina) tw phéi chon tao tir cac quan thé
ng6 nép thudc cac nhém dan téc khac nhau (Thai, Méng va Van Kiéu) dwoc danh gia théng qua mo
hinh luan giao Griffing 4. Cac dong b6 me dwoc danh gia trong vu thu déng 2009 va 28 td hop lai
gitra chiing trong vu xuan 2010. Thi nghiém bé tri theo khéi ngau nhién khéng hoan chinh, hai lan lap
lai tai Gia Lam - Ha Nai. Phan tich da dang va khoang cach di truyén gitra cac dong bé me dwa trén 11
tinh trang kiéu hinh, cho két qua thanh 3 nhém cach biét di truyén. Cac tinh trang ndéng hoc cla cac
dong bé me dwoc két luan 1a phu hop trong luan giao. 3 dong c6 kha nang két hop chung (GCA) cao
la D2, D4 va D5, ¢6 thé str dung cho cac chwong trinh lai tao gidng ngd nép lai don. Két qua danh gia
28 t6 hop lai cho thay D2 x D4 dat nang suét 30,6 ta/ha, cao hon déi chirtng MX4 & mirc co y nghia va
twong dwong dm chirng VN2, nhwng té hop lai nay c6 wu diém thoi glan sinh trwong ngén (tiv gieo -
thu bap twoi ngan hon déi chirng tir 10 - 14 ngay), rat phu hop cho tréng ngd nép an twoi trong vu
déng tai déng bing song Héng. Két qua ciing cho thay cac dong thudc cac nhom cach biét di truyen
xa nhau c6 kha niang két hop cao hon cac dong cé cach biét di truyén gan nhau, diéu nay goi y rang
kha nang két hop riéng (SCA) c6 twong quan véi xa cach di truyén cia cac dong.

T khéa: Dong tw phéi, kha ning két hop chung va riéng, luan giao, ngé nép.

SUMMARY

The combining ability of eight waxy corn (Zea mays var. Ceratina) inbred lines, namely D2, D3,
D4,D5, D6, D8, D10 and D17, developed from three waxy corn populations of three Ethnic Minority
People Groups ( Thai, Mong and Van Kieu) was evaluated using a Griffing’s diallel mating design
method 4. The parent lines were evaluated in 2009 winter season 2009 and total of 28 F; crosses
involving these eight inbred lines were produced and evaluated in 2010 spring season. The field trials
were arranged in simple lattice design with 2 replications in Gia Lam, Ha Noi. At the same time,
analysis of genetic distance among the inbred lines was performed based on 11 phenotypic traits was
performed from which three heterotic groups were classified. Three lines with good GCA, namely D2,
D4 and D5 could be utilized in developing single cross hybrid breeding program. The lines D2 and D4
showed good SCA with grain yield of 30.6 gt/ha, significantly higher than the check cultivar MX4 but
not significantly different in comparison with VN2. Nevertheless, the growth duration of this
combination is shorter than the checks in terms of date to fresh ear harvest by about 10 to 14 days>
This is suitable for fresh waxy corn production in Winter season in the Red River Delta. It was also
found that the lines belonging to different heterotic group exhibit higher SCA, indicating that genetic
distance between lines correlated with SCA.

Key words: Diallel, inbred line, general and specific combining ability, waxy corn.

1. DAT VAN DE liéu ban dau phu hdp gitip tang cd hdi tao

Vat litu ban dau dé phat trién dong dudc cac dong thudn cé gia tri st dung. Xac
thuan trong moét chuong trinh tao gidng ngd dinh gia tri ciia cac dong thuin théng qua
nép lai c¢6 ¥ nghia quan trong, lua chon vat danh gia kha ning két hop chung (GCA) va
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kha nang két hop riéng (SCA) nham loai bd
nhiing kiéu gen x&u va chon nhiing kiéu gen
uu tu cho chuong trinh tao gidng ngd nép uu
thé lai (Corcuera va cs., 1998; Betrans va cs.,
2002; Legesse, 2009). Nhiéu nghién ctiu da
khing dinh ring mtc dé biéu hién vu thé lai
phu thudc vao khodng cach di truyén (GD)
cta cac dong bé me va diéu kién méi truong
(Khamtom Vanthannuovong, Nguyén Thé
Hung; 2008).

Ngudn gen ngd nép dia phuong Viét Nam
kha phong phi do phat trién va chon loc & céc
vung dia 1y va nhém dan toc khac nhau, né la
nguédn vat liéu quy cho phat trién dong thuén.
Trén co sd thu thap bao tén cac miu gidng
ngd nép dia phuong cia Viét Nam, nhém
nghién ciu da khai thac tao dong thuan phuc
vu cho chuong trinh chon giéng ngd nép lai.
DPé budc dau nhan biét kha ning phat trién
dong thuin ti cdc quin thé ngd nép dia
phuong cho chuong trinh tao giéng ngd nép
lai, ching t6i nghién ctu kha niang két hgp
(KNKH) ctia 8 dong tu phoi ngd nép doi S; ti
cac quin thé ngd nép cta ba dan toc Thai,
Mong va Van kiéu. Tam dong nay dudc chon
ra trong 104 dong ngd nép tu phdi doi S5 cb
d6 déng déu va mot s6 dic diém nong sinh hoc
mong mudn dua vao lai luan giao.

2. PHUONG PHAP NGHIEN CcUU

Vat liéu nghién citu gom 8 dong tu phoi
doi S; dudge danh gia do thuan trén mot s6
tinh trang s6 lugng, trong dé c6 05 dong (D2,
D3, D6, D8 va D10) chon tao ti giong ngd
dia phuong Khéu li 6n ctia déng bao Thai, 02
dong (D4 va D5) chon tao ti mau giéng ngd
nép Pooc cit 14u cia déng bao Moéng va 01
dong (D17) phat trién ti mau giéng ngd nép
Sa po cua déng bao Van Kiéu, Quang Tri.
Céac dong tu phéi thuc hién luan giao theo
md hinh Griffing 4 tao ra 28 t6 hop lai (THL)

Thi nghiém danh gia 28 THL véi 02 doi
chiing VN2 va MX4 b6 tri kh6i ngdu nhién
khéng hoan chinh (Lattice Design), hai 1an lip
lai trong vu xudn 2010 tai Gia Lam, Ha Noi
Theo ddi cac chi tiéu co ban 13 thdi gian cua cac
giai doan sinh trudng, phat trién, mot s6 dac

diém noéng sinh hoc, nang sudt va yéu to tao
thanh ning suat clia cac dong bé me va cac THL.

Phan tich khoang cach di truyén dua
trén 11 tinh trang hinh thai. Phan tich kha
nang két hop riéng (SCA) vé niang suat theo
md6 hinh luan giao 4 cua Griffing, md hinh
thong ké st dung trong phan tich nhu sau:

Yy=pt+gt+gts;+ey

Phan tich phuong sai, hé s6 bién dong
(CV), sai khac nho nhat c6 y nghia (IL.SDy;),
st dung chuong trinh IRRISTAT ver. 5.0 va
chuong trinh thong ké di truyén ciia Nguyén
Dinh Hién (1995).

3. KET QUA VA THAO LUAN

3.1. Mot s6 diac diém cua cac dong bo me

trong vu thu dong nam 2009

Trong vu thu déng 2009, cac dong bd me
c6 thoi gian tit gieo - trd cd dao dong ti 56 - 69
ngay kha phu hgp cho bd tri gieo trong san
xudt hat lai. Chénh léch trd co - phun rau la
mot dic diém c6 ¥ nghia nang cao ning suét
hat nhan dong bé me va bd tri gieo tréng bo
me trong san xuit hat lai, trong d6 hai dong
c6 gia tri Am la D10 va D17, phun rau trudc
trd ¢ 1-2 ngay. Nguyộn ly san xuột hat giong
ngd uu thé lai 13 me chd bộ, bdi vi rau ngd
(nhuy) c6 stic séng dai hon phén, nhu vay hai
dong nay rat Iy tudng khi chiing tham gia lam
bé me trong t6 hop lai. Tiép d6 dong D2, D4,
D5 va D6 c6 thoi gian chénh léch trd cd - phun
rdu ngén tit 1-3 ngay 1a thoi gian chdp nhan
dugc, hai dong D8 va D3 chénh léch trd co
phun rau dai 4-5 ngay chua phu hgp. Téng
thoi gian ti gieo dén chin ctia cac dong b me
tit 88-108 ngay, thich hgp st dung cho chon
giéng ngd nép lai ngin ngay cho canh tac ba
vu & dong bang song Hong va tranh thdi tiét
bat thuan 6 mién nui (Bang 1). Chiéu cao cay
cudl cung cua ba dong trén 130 cm la D5, D6
va D10, cac dong khac c6 chiéu cao cay thap
tit 104,4 dén 129,8 cm. Chiéu cao déng bap
cua ba dong qua cao 1a D4, D5 va D10 trén 60
cm, v6i chiéu cao déng béap l6n kha niang
chéng d6 ciua dong kém (Bang 2). Hé sé bién
dong ctia tinh trang s6 lugng chiéu cao cay
(4,5 - 8,1%), chiéu cao déng bap (5,1 - 6,8%)
chiing t cac dong da c6 do dong déu kha cao.
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Bang 1. Cac giai doan sinh trudng cta cac dong bé me trong vu thu déng 2009

Thoi gian tr gieo dén.... (ngay)

Tén dong
Moc Tré c Tung phén Phun rau CL TP-PR Chin SL
D2 6 58 63 65 2 88
D3 9 56 63 67 4 103
D4 6 58 62 63 1 88
D5 8 60 68 69 1 108
D6 9 62 62 67 3 102
D8 8 57 63 68 5 102
D10 5 62 65 63 -2 100
D17 9 69 72 71 -1 104

Ghi chit CLTP-PR = chénh léch tung phdn —phun rdu; Chin SL = chin sinh Iy

Bang 2. M6t s6 diac diém néng sinh hoc ctia cac dong b6 me vu thu dong 2009

Chiéu cao cay cudi cling

Chiéu cao dong bap

Tén dong Téng sb &
B (cm) CV(%) B (cm) CV(%)
D2 17,0 115,6 57 49,4 52
D3 17,0 106,0 57 47,4 5,4
D4 17,8 110,6 5,2 60,8 6,8
D5 17,6 132,8 4,8 76,0 6,4
D6 16,4 132,6 53 57,2 55
D8 18,4 129,8 6,5 55,8 51
D10 16,5 130,5 4,5 66,3 6,2
D17 17,0 104,4 8,1 42,2 59

Ghi chu : TB= trung binh

Ning sudt va yéu td tao thanh cua cac
dong bé me nhu ty 1& bip trén cay (83 -
96,8%), chiéu dai bap tu 10,1 - 12,6 cm, s6
hang hat tu 11,2 - 14 hang, khéi lugng 1000
hat tit 165 - 197 g va ning suit ctia cac dong
dat tit 23,4 - 26,7 ta/ha 1a mic ning suat kha
do6i véi cac dong tu phéi ngd nép (Bang 3).
Theo Muhammad Saleem va cs. (2002), dic
diém néng sinh hoc, nang suit va yéu td tao
thanh ning suét cua 8 dong tu phéi nhu trén
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1a phu hogp c6 thé dua vao ludn giao udc
lugng kha ning két hop.

DPanh gia miic d6 da dang va xa cach di
truyén cta 8 dong tu phoi, buéec dau dua trén
11 tinh trang s6 lugng trudc khi dua vao méd
hinh diallell danh gia KNKH. Két qua phan
tich cho thdy 8 dong dugc phan thanh 3
nhém di truyén, nhém 1 géom D2 va D3,
nhom 2 gébm D4, D10 va D17 va nhém 3 gom
D8 va D6 (Hinh 1).
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Bang 3. Nang suat va yéu td tao thanh nang suat cia cac dong b6 me
trong vy thu dong 2009

Tén dong T"(OBA)';'H (CC?nE; SHHbap  SHihang KL 1?5)0 hat (Tasng)
D2 85,0 12,6 14,0 18,4 197,5* 26,7*
D3 80,6 12,4 11,2 22,8 170,2 24,9
D4 95,4 10,5 12,0 19,8* 187.6 25,2
D5 90,4 10,8 13,0 18,5 178,3* 26,0*
D6 96,8 10,1 12,8 15,0 177,2¢ 234
D8 87,4 14,0 12,5 21,3* 182,0* 26,1*
D10 83,0 10,5 11,6 21,0 175,8* 25,2
D17 83,4 11,9 11,2 15,0* 165,2 25,5*

V% 6,20 5,80 14,7 4,30 7,50
LSDos 4,07 2,20 3,68 3,36 2,12

Ghi chii: TLBHH = Ty I¢ bap hitu hiéu; CDB = Chiéu dai bap, SHH = S6 hang hat, SH = S6 hat,
KL = Khoi lwong; NSTT

Khoang cach DT cua 8 dong TP dua tren KH

D3

|D10

D17

D8

T 1
0.05 008 012 013 018
Coefficient

Hinh 1. Phan nhém di truyén 8 dong tu phéi dua trén kiéu hinh

Nhiéu nghién ctu chting minh rang bé Cac giai doan sinh trudng, phat trién
me xa nhau vé di truyộn c6 hoi tim duge cadc  cla cac t6 hgp lai ¢6 ¥ nghia quan trong vội
dong ¢6 KNKH va cho wu thé lai cao hon canh tac, dic biét tranh diéu kién bat thuan,
(Reif, Melchinger va cs., 2003; Abdel - luén canh ting vu (Bang 4). Chi tiéu tong

Moneam va cs., 2009). thoi gian sinh trudng ngén c6 y nghia véi
THL phé bién trong hé théng canh tac ba
3.2. Két qua danh gia cac t6 hop lai vu/nam cua déng bang song Hong.
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Bang 4. Cac giai doan sinh truéng, phat trién cta cac t6 hop lai vu xuan 2010
tai Gia Lam - Ha Noi

DVT: ngay
T8 hop lai Ky hidu Thoi gian ( ngay) tir gieo dén...
G-M G-TC TC-TP G-PR CLTP - PR G-TBT TGST

D2 x D3 THL1 6 57 58 62 2 78 101
D2 x D4 THL2 7 55 59 59 0 74 97
D2 x D5 THL3 6 57 60 61 1 74 97
D2 x D6 THL4 9 58 61 63 2 76 95
D2 x D8 THL5 7 55 60 62 2 75 97
D2 x D10 THL6 7 55 59 61 2 74 96
D2 x D17 THL7 7 51 55 60 5 76 97
D3 x D4 THL8 7 56 58 59 1 76 93
D3 x D5 THL9 7 53 56 56 0 75 89
D3 x D6 THL10 6 52 57 60 3 74 97
D3 x D8 THL11 7 56 58 61 3 79 93
D3 x D10 THL12 7 59 62 63 1 79 93
D3 x D17 THL13 7 55 57 58 1 76 90
D4 x D5 THL14 9 55 57 60 3 77 94
D4 x D6 THL15 7 58 60 60 0 76 93
D4 x D8 THL16 8 57 59 60 1 79 94
D4 x D10 THL17 8 58 60 60 0 75 89
D4 x D17 THL18 5 58 59 60 1 82 100
D5 x D6 THL19 7 54 56 57 1 75 92
D5 x D8 THL20 7 55 58 61 3 84 100
D5 x D10 THL21 7 57 57 60 3 79 100
D5 x D17 THL 22 6 54 56 57 1 80 100
D6 x D8 THL23 6 55 55 61 6 75 94
D6 x D10 THL24 7 53 55 59 4 77 94
D6 x D17 THL25 6 52 57 60 3 75 97
D8 x D10 THL26 7 55 56 58 2 74 98
D8 x D17 THL27 6 54 57 60 3 75 95
D10 x D17 THL28 6 55 57 60 3 73 94
VN2 dic 8 61 63 64 1 84 98
MX4 (dic) dic 8 60 62 64 2 88 102

Ghi chii: G-M= gieo dén moc; G-TC = gieo dén tré co; TC-TP = t;,fé~ co déﬁ tung phén; G-PR= gieo dén phun
rau; CLTP-PR= Chénh léch tung phan phun rdu; G-TBT = gieo dén thu bap twoi; TGST = gieo dén chin sinh ly
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Cac giai doan sinh trudng, phat trién
cta cac THL déu thuéc nhém ngin ngay (89
- 102 ngay), chénh léch trd ¢ - phun rau
ngin (ti 0 — 3 ngay), trit THL 7 va THL 23
chénh léch 5 va 6 ngay. Chénh léch trd co
phun rau ngin c6 kha ning tao ting ty 1é
két hat ctia cac THL va cho ning suit cao,
dong thoi phu hgp cho canh tac ngd vu dong
cta dong bing séong Héng. Hai THL c6 thoi
gian chénh léch trd co - phun rau dai la D2 x
D17 (5 ngay) va D6 x D8 (6 ngay) dai hon ca
hai d6i chiing VN2 va MX4 khéng phu hop
d6i v6i kiéu cay ly tudng cta ngd nép lai
(Mock va cs., 1990).

S6 14, chiéu cao cay cua cac THL déu
th&p hon hai déi chiing, nhung chiéu cao
dong bap ctia 7 THL c6 ty 1é so véi chiéu cao cAy

cao hon déi ching 1a D3 x D4, D3 x D8, D4 x
D6, D4 x D10, D5 x D10, D5 x D17 va D6 x
D10 (Bang 5). Day la mot tinh trang khong
phut hop do chiéu cao déng bip qua cao, kha
ning chéng d6 kém. Ty 1é chiéu cao déng bép
va chiéu cao cy 1a mot tinh trang diéu khién
da gen, pham vi ctia ty 1& cao ciy va cao dong
bép phu hop tit 40 dén 45% (Zhang va cs.,
2006). Trang thai cdy, mau sic hat va d6 hd
14 bi cta cac THL phu hgp (9 THL mtc diém
1 con lai diém 2 va 3) va tuong duong d6i
chting, chi c6 hai THL c6 hai mau hat 1a trdng
va vang xen ké 1a D4 x D8 va D4 x D10.

Cac yéu td tao thanh nang suit la sé
bép/cay, chiéu dai bip, dudng kinh bip, s6
hang hat/bip, s6 hat/hang va khéi luong
1000 hat c6 su sai khac gitta cac THL va so
véi ddi chiing (Bang 6).

Bang 5. Mot s6 diac diém néng sinh hoc cta cac t6 hgp lai trong vu xuan 2010

THL Sé 14 CcccC CCbB TLCBB/CC T'I;C Mau sac bo hg 1a bi
(cm) (cm) (%) (giém) hat (diem)
D2 x D3 15,5 157,2 61,4 30,1 2 Trang 2
D2 x D4 15,5 173,4 70,9 40,9 1 Trang 1
D2 x D5 15,6 183,2 80,9 44,2 2 Tréng 3
D2 x D6 16,7 165,3 76,7 46,4 2 TD 2
D2 x D8 15,1 150,5 72,5 48,2 2 Tréng 2
D2 x D10 15,7 158,9 63,9 40,2 3 Trang 2
D2 x D17 15,6 161,3 65,6 40,7 2 Trang 3
D3 x D4 17,3 184,1 94,1 51,1 3 D 1
D3 x D5 16,5 168,8 82,8 49,0 2 D 2
D3 x D6 16,5 159,8 71,9 45,0 1 Trang 2
D3 x D8 16,6 149,6 76,6 51,2 1 TD 1
D3 x D10 17,8 162,2 76,8 47,4 1 D 1
D3 x D17 17,2 167,5 82,3 49,1 1 D 1
D4 x D5 16,6 186,5 78,5 42,1 1 D 2
D4 x D6 16,6 152,7 83,3 54,6 2 D 1
D4 x D8 16,7 161,7 77,2 47,7 1 TV 2
D4 x D10 16,3 164,8 95,2 57,8 2 TV 2
D4 x D17 17,4 171,6 71,9 42,0 2 Tréng 2
D5 x D6 16,5 171,4 78,5 45,8 2 Tréng 2
D5 x D8 16,5 160,1 75,9 47,4 2 Trang 3
D5 x D10 16,9 172,2 89,2 51,8 2 Trang 3
D5 x D17 16,4 144,5 73,1 50,6 1 Trang 1
D6 x D8 16,1 145,5 66,1 45,4 1 Trang 2
D6 x D10 17,3 172,6 89,4 51,8 2 Trang 3
D6 x D17 16,3 156,4 69,6 44,6 2 Trang 1
D8 x D10 17,4 171,7 71,9 41,8 2 Trang 2
D8 x D17 16,5 172,5 70,7 42,0 2 Trang 2
D10 x D17 17,6 173,0 69,2 39,9 2 Trang 2
VN2 17,3 184,6 81,9 44,4 1 Trang 1
MX4 (d/c) 17,3 188,0 81,2 43,2 1 TD 2

Ghi chit :CCC= chiéu cao cdy; CPB = Cao déng bap; TLCPB/CC = ty I¢ cao dong bdp/cao cdy; TTC = trang

théi cay; TD= trdng duc; TV = trdng vang

555


http://www.springerlink.com/content/?Author=J.+J.+Mock
http://www.springerlink.com/content/?Author=Z.+M.+Zhang

Lé Thi Minh Théo, Phan Dtrc Thinh, Pham Quang Tuén, Vi Vén Liét

Bang 6. Nang suit va cac y&u t6 tao thanh niang suit ciia cac THL
vu xuan 2010 tai Gia Lam - Ha Noi

S8 bap Chidu Puon . . NS ba NS hat
THL hou hiéu  daibdp  kinh bégp i‘;t?sgg haﬂsh";n KL 1000 hat twoi P kho
(%) (cm) (cm) AUbap — hatihang © (taha)  (ta/ha)

D2 x D3 0,9 14,6 37 12,2 21,9 1971 44,9 25,6
D2 x D4 11 13,1 4,0 13,5 22,6 202,9 53,8 30,6
D2 x D5 1,0 13,8 3,8 14,2 21,4 207,5 49,6 28,2
D2 x D6 0,9 10,9 3,1 14,0 20,8 209,5 45,0 23,1
D2 x D8 0,9 12,7 4,0 14,4 16,9 207,0 44,7 255
D2 x D10 11 13,8 3,7 13,2 21,4 193,8 47,8 27,2
D2 x D17 1,0 14,0 3,5 13,5 20,2 174,9 48,9 27,7
D3 x D4 1,1 11,3 3,2 12,8 22,7 202,6 50,8 29,8
D3 x D5 1,1 12,2 35 13,1 22,3 188,3 43,9 26,6
D3 x D6 1,0 14,4 3,7 12,0 22,5 188,3 48,8 27,8
D3 x D8 0,9 11,1 3,5 12,3 18,9 208,7 34,7 23,8
D3 x D10 0,9 9,6 3,2 13,1 17,2 188,9 27,5 15,1
D3 x D17 1,1 12,2 35 13,3 21,3 209,5 51,1 29,1
D4 x D5 1,0 17,2 3,9 14,0 25,5 205,4 47,7 24,9
D4 x D6 1,1 12,4 3,8 12,9 21,9 199,5 44,2 22,4
D4 x D8 1,1 11,3 3,7 12,5 21,5 208,7 34,4 20,4
D4 x D10 11 12,1 35 12,5 22,9 207,3 47,4 23,6
D4 x D17 1,2 12,2 3,4 12,8 24,5 182,8 49,7 29,8
D5 x D6 1,1 12,1 3,4 13,6 22,7 203,6 50,8 29,8
D5 x D8 0,9 11,9 3,6 12,1 19,1 214,6 32,3 23,8
D5 x D10 1,1 12,7 3,5 13,3 22,8 205,2 48,6 32,7
D5 x D17 0,9 12,0 36 12,1 23,0 209,4 47,9 25,6
D6 x D8 1,0 11,8 37 13,8 16,5 205,1 31,8 22,5
D6 x D10 1,1 10,5 3,4 13,3 22,7 206,5 40,4 29,9
D6 x D17 0,9 13,1 3,5 13,1 19,4 168,1 27,8 17,9
D8 x D10 0,9 12,3 3,3 12,2 22,1 173,0 46,6 24,3
D8 x D17 0,9 12,8 3,5 12,5 21,3 1717 48,5 26,6
D10 x D17 0,9 12,8 37 12,4 21,3 167,5 38,6 23,5
VN2 11 14,9 3,8 13,2 22,8 211,6 51,7 32,3
MX4 (d/c) 1.1 12,0 3,9 12,8 24,8 172,3 49,4 26,5
CcV% 4,20 5,30 6,20 2,60 5,00 4,70 6,60 3,05
LSD.os 0,85 1,33 0,47 0,71 2,66 19,0 5,91 1,66

S6 bap hitu hiéu trén cay c6 su sai khac
khong 16n, bién doéng tit 0,9 dén 1,1 bap/cay.
Chi c6 THL D4 x D5 c6 chiéu dai bap 17,2 cm
dai hon d6i chting VN2 (14,9cm), cac THL con
lai déu ngén hon d6i chitng. 18 THL c6 chiéu
dai bap dai hon va tuong ducng d6i chiing 2
MX4 (12,0 cm). Su sai khac vé s6 hang
hat/bdp va s6 hat/hang khong 16n, 5 THL c6
s6 hang hat nhiéu hon déi chting va 01 THL
c6 s6 hat/hang cao hon déi chiing 1a D4 x D5
(14,0). Khéng c6 THL nao c6 khéi lugng 1000
hat cao hon d6i chiing VN2 (211,6 g), nhung
hiu hét cac THL c6 khéi lugng 1000 hat cao
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hon déi chiing MX4 (172,3 g). Nhiing yéu t6
tao thanh ning sudt khac tuong duong véi d6i
chiing MX4.

Phan tich tuong quan cho thdy gita
ning sudt tuci lién quan chat véi khéi lugng
hat (r> = 0,786) va s6 hang hat/bip (* =
0,749). Két qua goi ¥ riang vội giong ngd nộp
an tuoi khoi lugng hat va s6 hang hat/bap c6
¥ nghia trong tao gidng nang suit cao.

Chi ¢6 THL la D2 x D4 nang sudt bap
tudi (53,8) cao hon déi ching 2 (49,4) 1a 4,4
ta/ha nhung chua vugt qua LSD,, (5,91
ta/ha) ¢ mtc c6 y nghia. 8 THL ning suit
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tuong duong nhu déi chiing 2 MX4 (43,9 —
51,1taj/ha) 1a D2 x D5, D3 x D4, D3 x D6, D3
x D17, D4 x D17, D5 x D6 va D8 x D17. Cac
THL con lai ning suit déu thap hon doi
chting. Néng suét hat c6 7 THL cao hon déi
ching 2 (s6 liéu) & miic c6 § nghia 1a D2 x
D4; D2 x D5, D3 x D4, D3 x D17, D4 x D17,
D5 x D6, D5 x D10 va D6 x D10. Nhiing THL
c6 s6 hang hat, s6 hat/hang va khéi lugng
1000 hat cao cho ning suit hat cao. Khong
c6 THL nao cé niang suit bip tuci va ning
sudt hat cao hon d6i chting 1 VN2 (51,7) ¢
mtc cd ¥ nghia.

Phéan tich KNKH chung va KNKH riéng
cua cac dong vé ning suit bp tudi cho thiy
c6 su sai khac gitia cac dong 6 mtic c6 ¥
nghia P<0,01 (Bang 7).

Két qua cho thay 5 dong c6 gia tri KNKH
chung duong, trong d6 c6 4 dong c6 gia tri
duong cao ¢ mtc tin cay 0,05 1a D2 (4,488),
D4 (3,471), D5 (2,204) va dong 17 (1,013).
Trong d6 dong D2 chon tao ti mau giéng
ngd nép cua nguoi Thai, dong D4 va D5
ti mau gidng ngd nép cua ngudi Méng, dong
D17 tit mAu gidng ngd nép cua ngudi Van Kiéu.

KNKH chung cao 1a D2, D4 va D5 vugt qua
sai khac nho nhit ¢6 ¥ nghia LSD,; (1,046).

Dong D2 ¢6 KNKH riéng v6i dong D4
(1,547); dong D3 ¢c6 KNKH riéng véi dong D4
(4,142); D8 va D10 (9,767); dong D5 c6
KNKH riéng v6i D6, D8 va D17; dong D8 c6
KNKH riéng véi dong D10 va D17 6 miic c6 §
nghia (Bang 8).

Két qua budc dau cho két luan nhiing
dong chon tao tit cAc mau giéng cua cac dan
toc khac nhau ¢6 KNKH riéng (D2 x D4; D3
x D8), cao hon khi lai cac dong phat trién tir
mot mau gidng (D2 x D3; D4 x D5). Nhu vay
ngudn vat liéu di truyén da dang da c6 co
hoi phat trién dong va nhan duge dong
thuan c6 KNKH cao hon. K&t qua nay phu
hgp v6i cac nghién ctiu khac nhu Dagne
Wegary va cs. (2009), Abdel-Moneam va cs.
(2009), Rezaei va Roohi (2004) trén co s6 lai
diallel dé du doan tham s& di truyén. Khi
chon tao dong thuin & ngd nép, lua chon
ngudn vat lidu xa nhau vé mat di truyén,
dua trén cac tinh trang hinh thai ciing dat
dugc hiéu qua.

Bang 7. Bang phan tich phuong sai II

Ngudn bién Téng binh phwong Bac tu do Trung binh Ftn
Toan by 1373,92 55 24,980
Dong 1357,24 27 50,268 58,821*
T4 hop chung 496,46 7 70,923 165,979**
T4 hop riéng 860,78 20 43,039 100,723**
NgAu nhién 11,537 27 0,427

4.488

D2

z [N
P

ose7

-6

-8 -

-5.521

Hinh 1. Kha néng~ké't hop chung ctia 8 dong thuan ngé6 nép phat trién
tif cac mau giong ngd nép dia phuong (LSD, ;= 1,046)
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Bang 8. Kha ning két hgp riéng ctia cac dong ngd nép phat trién
tif cac giong ngo dia phuong

D2 D3 D4 D5 D6 D8 D10 D17
D2 -0,332 1,547* -0,767 0,133 1,508 0,858 0,075
D3 4,142~ -1,542 7,858 -3,417 -10,967 7,250
D4 -2,200 0,500 -7,125 0,175 0,992
D5 8,067 -7,408 3,042 0,808
D6 -2,208 -0,608 -13,742
D8 9,767 * 8,883
D10 -4,267
D17

LSDoygj = 1,531

4. KET LUAN VA DE NGHI

Tam dong thuan ngd nép tao ra tiu 3
ngudén gen ngd cua 3 nhém dan tdc, phan
thanh 3 nhém cach biét di truyén, dua trén
cac tinh trang kiéu hinh. Céc dong thuéc
nhém cach biét di truyén khac nhau cé
KNKH riéng cao hon cac dong trong cung
nhém. Nhu vay, cac mau gidng ngd nép thu
thap & cac nhém dan tdc mién ndi phia bic
Viét Nam khé da dang c6 thé st dung chon
tao dong thuan phuc vu chuong trinh chon
tao giéng ngd nép lai.

Ba dong ¢c6 KNKH chung cao 1a D2, D4
va D5. T6 hop lai gita 2 dong D2 x D4 c¢6
KNKH riéng cao, cho niang suat 30,6 ta/ha
cao hon dội chiing MX4 § mtic c6 y nghia va
tuong duong do6i ching VN2, nhung c6 uu
diém thoi gian sinh trudng tit gieo dén thu
bap tuci s6m hon d6i ching ti 10-14 ngay,
pht hgp cho trong ngd nép an tudi vu dong
trong hé théng ludn canh ba vy/niam cua
dong bang séng Hong.
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TÓM TẮT


Khả năng kết hợp của 8 dòng ngô nếp (Zea mays var. Ceratina) tự phối chọn tạo từ các quần thể ngô nếp thuộc các nhóm dân tộc khác nhau (Thái, Mông và Vân Kiều) được đánh giá thông qua mô hình luân giao Griffing 4. Các dòng bố mẹ  được đánh giá trong vụ thu đông 2009 và 28 tổ hợp lai giữa chúng trong vụ xuân 2010. Thí nghiệm bố trí theo khối ngẫu nhiên không hoàn chỉnh, hai lần lặp lại tại Gia Lâm - Hà Nội. Phân tích đa dạng và khoảng cách di truyền giữa các dòng bố mẹ dựa trên 11 tính trạng kiểu hình, cho kết quả thành 3 nhóm cách biệt di truyền. Các tính trạng nông học của các dòng bố mẹ được kết luận là phù hợp trong luân giao. 3 dòng có khả năng kết hợp chung (GCA) cao là D2, D4 và D5, có thể sử dụng cho các chương trình lai tạo giống ngô nếp lai đơn. Kết quả đánh giá 28 tổ hợp lai cho thấy D2 x D4 đạt năng suất 30,6 tạ/ha, cao hơn đối chứng MX4 ở mức có ý nghĩa và tương đương đối chứng VN2, nhưng tổ hợp lai này có ưu điểm thời gian sinh trưởng ngắn (từ gieo - thu bắp tươi ngắn hơn đối chứng từ 10 - 14 ngày), rất phù hợp cho trồng ngô nếp ăn tươi trong vụ đông tại đồng bằng sông Hồng. Kết quả cũng cho thấy các dòng thuộc các nhóm cách biệt di truyền xa nhau có khả năng kết hợp cao hơn các dòng có cách biệt di truyền gần nhau, điều này gợi ý rằng khả năng kết hợp riêng (SCA) có tương quan với xa cách di truyền của các dòng.


Từ khóa: Dòng tự phối, khả năng kết hợp chung và riêng, luân giao, ngô nếp.    


SUMMARY


The combining ability of eight waxy corn (Zea mays var. Ceratina)  inbred lines, namely D2, D3, D4,D5, D6, D8, D10 and D17, developed from three waxy corn populations of three Ethnic Minority People Groups ( Thai, Mong and Van Kieu) was evaluated using a Griffing’s diallel mating design method 4. The parent lines were evaluated in 2009 winter season 2009 and total of 28 F1 crosses involving these eight inbred lines were produced and evaluated in 2010 spring season. The field trials were arranged in simple lattice design with 2 replications in Gia Lam, Ha Noi. At the same time, analysis of genetic distance among the inbred lines was performed based on 11 phenotypic traits was performed from which three heterotic groups were classified. Three lines with good GCA, namely D2, D4 and D5 could be utilized in developing single cross hybrid breeding program.  The lines D2 and D4 showed good SCA with grain yield of 30.6 qt/ha, significantly higher than the check cultivar MX4 but not significantly different in comparison with VN2. Nevertheless,  the growth duration of this combination is shorter than the checks in terms of date to fresh ear harvest by about 10 to 14 days> This is suitable for fresh waxy corn production in Winter season in the Red River Delta. It was also found that the lines belonging to different heterotic group exhibit higher SCA, indicating that genetic distance between lines correlated with SCA.

Key words: Diallel, inbred line, general and specific combining ability, waxy corn.  

1. ĐẶT VẤN ĐỀ


Vật liệu ban đầu để phát triển dòng thuần trong một chương trình tạo giống ngô nếp lai có ý nghĩa quan trọng, lựa chọn vật liệu ban đầu phù hợp giúp tăng cơ hội tạo được các dòng thuần có giá trị sử dụng. Xác định giá trị của các dòng thuần thông qua đánh giá khả năng kết hợp chung (GCA) và khả năng kết hợp riêng (SCA) nhằm loại bỏ những kiểu gen xấu và chọn những kiểu gen ưu tú cho chương trình tạo giống ngô nếp ưu thế lai (Corcuera và cs., 1998; Betrans và cs., 2002; Legesse, 2009). Nhiều nghiên cứu đã khẳng định rằng mức độ biểu hiện ưu thế lai phụ thuộc vào khoảng cách di truyền (GD) của các dòng bố mẹ và điều kiện môi trường (Khamtom Vanthannuovong, Nguyễn Thế Hùng; 2008).


Nguồn gen ngô nếp địa phương Việt Nam khá phong phú do phát triển và chọn lọc ở các vùng địa lý và nhóm dân tộc khác nhau, nó là nguồn vật liệu quý cho phát triển dòng thuần. Trên cơ sở thu thập bảo tồn các mẫu giống ngô nếp địa phương của Việt Nam, nhóm nghiên cứu đã khai thác tạo dòng thuần phục vụ cho chương trình chọn giống ngô nếp lai. Để bước đầu nhận biết khả năng phát triển dòng thuần từ các quần thể ngô nếp địa phương cho chương trình tạo giống ngô nếp lai, chúng tôi nghiên cứu khả năng kết hợp (KNKH) của 8 dòng tự phối ngô nếp đời S5 từ các quần thể ngô nếp của ba dân tộc Thái, Mông và Vân kiều. Tám dòng này được chọn ra trong 104 dòng ngô nếp tự phối đời S5 có độ đồng đều và một số đặc điểm nông sinh học mong muốn đưa vào lai luân giao.


2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Vật liệu nghiên cứu gồm 8 dòng tự phối đời S5 được đánh giá độ thuần trên một số tính trạng số lượng, trong đó có 05 dòng (D2, D3, D6, D8 và D10) chọn tạo từ giống ngô địa phương Khẩu li ón của đồng bào Thái, 02 dòng (D4 và D5) chọn tạo từ mẫu giống ngô nếp Pooc cừ lẩu của đồng bào Mông và 01 dòng (D17) phát triển từ mẫu giống ngô nếp Sa pơ của đồng bào Vân Kiều, Quảng Trị. Các dòng tự phối thực hiện luân giao theo mô hình Griffing 4 tạo ra 28 tổ hợp lai (THL)


Thí nghiệm đánh giá 28 THL với 02 đối chứng VN2 và MX4 bố trí khối ngẫu nhiên không hoàn chỉnh (Lattice Design), hai lần lặp lại trong vụ xuân 2010 tại Gia Lâm, Hà Nội. Theo dõi các chỉ tiêu cơ bản là thời gian của các giai đoạn sinh trưởng, phát triển, một số đặc điểm nông sinh học, năng suất và yếu tố tạo thành năng suất của các dòng bố mẹ và các THL.


Phân tích khoảng cách di truyền dựa trên 11 tính trạng hình thái. Phân tích khả năng kết hợp riêng (SCA) về năng suất theo mô hình luân giao 4 của Griffing, mô hình thống kê sử dụng trong phân tích như sau:


         Yij = ( + gi + gj + sij + 
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Phân tích phương sai, hệ số biến động (CV), sai khác nhỏ nhất có ý nghĩa (LSD05), sử dụng chương trình IRRISTAT ver. 5.0 và chương trình thống kê di truyền của Nguyễn Đình Hiền (1995).


3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Một số đặc điểm của các dòng bố mẹ
      trong vụ thu đông năm 2009


Trong vụ thu đông 2009, các dòng bố mẹ có thời gian từ gieo - trỗ cờ dao động từ 56 - 69 ngày khá phù hợp cho bố trí gieo trồng sản xuất hạt lai. Chênh lệch trỗ cờ - phun râu là một đặc điểm có ý nghĩa nâng cao năng suất hạt nhân dòng bố mẹ và bố trí gieo trồng bố mẹ trong sản xuất hạt lai, trong đó hai dòng có giá trị âm là D10 và D17, phun râu trước trỗ cờ 1-2 ngày. Nguyên lý sản xuất hạt giống ngô ưu thế lai là mẹ chờ bố, bởi vì râu ngô (nhụy) có sức sống dài hơn phấn, như vậy hai dòng này rất lý tưởng khi chúng tham gia làm bố mẹ trong tổ hợp lai. Tiếp đó dòng D2, D4, D5 và D6 có thời gian chênh lệch trỗ cờ - phun râu  ngắn từ 1-3 ngày là thời gian chấp nhận được, hai dòng D8 và D3 chênh lệch trỗ cờ phun râu dài 4-5 ngày chưa phù hợp. Tổng thời gian từ gieo đến chín của các dòng bố mẹ từ 88-108 ngày, thích hợp sử dụng cho chọn giống ngô nếp lai ngắn ngày cho canh tác ba vụ ở đồng bằng sông Hồng và tránh thời tiết bất thuận ở miền núi (Bảng 1). Chiều cao cây cuối cùng của ba dòng trên 130 cm là D5, D6 và D10, các dòng khác có chiều cao cây thấp từ 104,4 đến 129,8 cm. Chiều cao đóng bắp của ba dòng quá cao là D4, D5 và D10 trên 60 cm, với chiều cao đóng bắp lớn khả năng chống đổ của dòng kém (Bảng 2). Hệ số biến động của tính trạng số lượng chiều cao cây (4,5 - 8,1%), chiều cao đóng bắp (5,1 - 6,8%) chứng tỏ các dòng đã có độ đồng đều khá cao.


Bảng 1. Các giai đoạn sinh trưởng của các dòng bố mẹ trong vụ thu đông 2009


		Tên dòng

		Thời gian từ gieo đến….  (ngày)



		

		Mọc

		Trỗ cờ

		Tung phấn

		Phun râu

		CL TP-PR

		Chín SL



		D2

		6

		58

		63

		65

		2

		88



		D3

		9

		56

		63

		67

		4

		103



		D4

		6

		58

		62

		63

		1

		88



		D5

		8

		60

		68

		69

		1

		108



		D6

		9

		62

		62

		67

		3

		102



		D8

		8

		57

		63

		68

		5

		102



		D10

		5

		62

		65

		63

		-2

		100



		D17

		9

		69

		72

		71

		-1

		104





Ghi chú CLTP-PR = chênh lệch tung phấn –phun râu; Chín SL = chín sinh lý


Bảng 2. Một số đặc điểm nông sinh học của các dòng bố mẹ vụ thu đông 2009


		Tên dòng

		Tổng số lá

		Chiều cao cây cuối cùng

		Chiều cao đóng bắp



		

		

		TB (cm)

		CV(%)

		TB (cm)

		CV(%)



		D2

		17,0

		115,6

		5,7

		49,4

		5,2



		D3

		17,0

		106,0

		5,7

		47,4

		5,4



		D4

		17,8

		110,6

		5,2

		60,8

		6,8



		D5

		17,6

		132,8

		4,8

		76,0

		6,4



		D6

		16,4

		132,6

		5,3

		57,2

		5,5



		D8

		18,4

		129,8

		6,5

		55,8

		5,1



		D10

		16,5

		130,5

		4,5

		66,3

		6,2



		D17

		17,0

		104,4

		8,1

		42,2

		5,9





Ghi chú : TB= trung bình


Năng suất và yếu tố tạo thành của các dòng bố mẹ như tỷ lệ bắp trên cây (83 -96,8%), chiều dài bắp từ 10,1 - 12,6 cm, số hàng hạt từ 11,2 - 14 hàng, khối lượng 1000 hạt từ 165 - 197 g và năng suất của các dòng đạt từ 23,4 - 26,7 tạ/ha là mức năng suất khá đối với các dòng tự phối ngô nếp (Bảng 3). Theo Muhammad Saleem và cs. (2002), đặc điểm nông sinh học, năng suất và yếu tố tạo thành năng suất của 8 dòng tự phối như trên là phù hợp có thể đưa vào luân giao ước lượng khả năng kết hợp.


Đánh giá mức độ đa dạng và xa cách di truyền của 8 dòng tự phối, bước đầu dựa trên 11 tính trạng số lượng trước khi đưa vào mô hình diallell đánh giá KNKH. Kết quả phân tích cho thấy 8 dòng được phân thành 3 nhóm di truyền, nhóm 1 gồm D2 và D3, nhóm 2 gồm D4, D10 và D17 và nhóm 3 gồm D8 và D6 (Hình 1).


Bảng 3. Năng suất và yếu tố tạo thành năng suất của các dòng bố mẹ
trong vụ thu đông 2009


		Tên dòng

		TLBHH


(%)

		CDB


(cm)

		SHH/bắp

		SH/hàng

		KL 1000 hạt
(g)

		NSTT
(tạ/ha)



		D2

		85,0

		12,6

		14,0

		18,4

		197,5*

		26,7*



		D3

		80,6

		12,4

		11,2

		22,8*

		170,2

		24,9



		D4

		95,4

		10,5

		12,0

		19,8*

		187,6

		25,2



		D5

		90,4

		10,8

		13,0

		18,5

		178,3*

		26,0*



		D6

		96,8

		10,1

		12,8

		15,0

		177,2*

		23,4



		D8

		87,4

		14,0

		12,5

		21,3*

		182,0*

		26,1*



		D10

		83,0

		10,5

		11,6

		21,0

		175,8*

		25,2



		D17

		83,4

		11,9

		11,2

		15,0*

		165,2

		25,5*



		cv%

		

		6,20

		5,80

		14,7

		4,30

		7,50



		LSD05

		

		4,07

		2,20

		3,68

		3,36

		2,12





Ghi chú: TLBHH = Tỷ lệ bắp hữu hiệu; CDB = Chiều dài bắp, SHH = Số hàng hạt, SH = Số hạt, 
                       KL = Khối lượng; NSTT




Hình 1. Phân nhóm di truyền 8 dòng tự phối dựa trên kiểu hình


Nhiều nghiên cứu chứng minh rằng bố mẹ xa nhau về di truyền cơ hội tìm được các dòng có KNKH và cho ưu thế lai cao hơn (Reif, Melchinger và cs., 2003; Abdel -Moneam

M.A. Abdel-Moneam và cs., 2009).


3.2. Kết quả đánh giá các tổ hợp lai


Các giai đoạn sinh trưởng, phát triển của các tổ hợp lai có ý nghĩa quan trọng với canh tác, đặc biệt tránh điều kiện bất thuận, luân canh tăng vụ (Bảng 4). Chỉ tiêu tổng thời gian sinh trưởng ngắn có ý nghĩa với THL phổ biến trong hệ thống canh tác ba vụ/năm của đồng bằng sông Hồng.


Bảng 4. Các giai đoạn sinh trưởng, phát triển của các tổ hợp lai vụ xuân 2010
tại Gia Lâm - Hà Nội


ĐVT: ngày


		Tổ hợp lai

		Ký hiệu

		Thời gian ( ngày) từ gieo đến…



		

		

		G-M

		G-TC

		TC-TP

		G-PR

		CLTP - PR

		G-TBT

		TGST



		D2 x D3

		THL1

		6

		57

		58

		62

		2

		78

		101



		D2 x D4

		THL2

		7

		55

		59

		59

		0

		74

		97



		D2 x D5

		THL3

		6

		57

		60

		61

		1

		74

		97



		D2 x D6

		THL4

		9

		58

		61

		63

		2

		76

		95



		D2 x D8

		THL5

		7

		55

		60

		62

		2

		75

		97



		D2 x D10

		THL6

		7

		55

		59

		61

		2

		74

		96



		D2 x D17

		THL7

		7

		51

		55

		60

		5

		76

		97



		D3 x D4

		THL8

		7

		56

		58

		59

		1

		76

		93



		D3 x D5

		THL9

		7

		53

		56

		56

		0

		75

		89



		D3 x D6

		THL10

		6

		52

		57

		60

		3

		74

		97



		D3 x D8

		THL11

		7

		56

		58

		61

		3

		79

		93



		D3 x D10

		THL12

		7

		59

		62

		63

		1

		79

		93



		D3 x D17

		THL13

		7

		55

		57

		58

		1

		76

		90



		D4 x D5

		THL14

		9

		55

		57

		60

		3

		77

		94



		D4 x D6

		THL15

		7

		58

		60

		60

		0

		76

		93



		D4 x D8

		THL16

		8

		57

		59

		60

		1

		79

		94



		D4 x D10

		THL17

		8

		58

		60

		60

		0

		75

		89



		D4 x D17

		THL18

		5

		58

		59

		60

		1

		82

		100



		D5 x D6

		THL19

		7

		54

		56

		57

		1

		75

		92



		D5 x D8

		THL20

		7

		55

		58

		61

		3

		84

		100



		D5 x D10

		THL21

		7

		57

		57

		60

		3

		79

		100



		D5  x D17

		THL 22

		6

		54

		56

		57

		1

		80

		100



		D6 x D8

		THL23

		6

		55

		55

		61

		6

		75

		94



		D6 x D10

		THL24

		7

		53

		55

		59

		4

		77

		94



		D6 x D17

		THL25

		6

		52

		57

		60

		3

		75

		97



		D8 x D10

		THL26

		7

		55

		56

		58

		2

		74

		98



		D8 x D17

		THL27

		6

		54

		57

		60

		3

		75

		95



		D10 x D17

		THL28

		6

		55

		57

		60

		3

		73

		94



		VN2

		đ/c

		8

		61

		63

		64

		1

		84

		98



		MX4 (đ/c)

		đ/c

		8

		60

		62

		64

		2

		88

		102





Ghi chú: G-M= gieo đến mọc; G-TC = gieo đến trỗ cờ; TC-TP = trỗ cờ đến tung phấn; G-PR= gieo đến phun 
         râu; CLTP-PR= Chênh lệch tung phấn phun râu; G-TBT = gieo đến thu bắp tươi; TGST = gieo đến chín sinh lý


Các giai đoạn sinh trưởng, phát triển của các THL đều thuộc nhóm ngắn ngày (89 - 102 ngày), chênh lệch trỗ cờ - phun râu ngắn (từ 0 – 3 ngày), trừ THL 7 và THL 23 chênh lệch 5 và 6 ngày. Chênh lệch trỗ cờ phun râu ngắn có khả năng tạo tăng tỷ lệ kết hạt của các THL và cho năng suất cao, đồng thời phù hợp cho canh tác ngô vụ đông của đồng bằng sông Hồng. Hai THL có thời gian chênh lệch trỗ cờ - phun râu dài là D2 x D17 (5 ngày) và D6 x D8 (6 ngày) dài hơn cả hai đối chứng VN2 và MX4 không phù hợp đối với kiểu cây lý tưởng của ngô nếp lai (Mock

J. J. Mock và cs., 1990).


Số lá, chiều cao cây của các THL đều thấp hơn hai đối chứng, nhưng chiều cao đóng bắp của 7 THL có tỷ lệ so với chiều cao cây

cao hơn đối chứng là D3 x D4, D3 x D8, D4 x D6 , D4 x D10, D5 x D10, D5 x D17 và D6 x D10 (Bảng 5). Đây là một tính trạng không phù hợp do chiều cao đóng bắp quá cao, khả năng chống đổ kém. Tỷ lệ chiều cao đóng bắp và chiều cao cây là một tính trạng điều khiển đa gen, phạm vi của tỷ lệ cao cây và cao đóng bắp phù hợp từ 40 đến 45% (Zhang

Z. M. Zhang và cs., 2006). Trạng thái cây, màu sắc hạt và độ hở lá bi của các THL phù hợp (9 THL mức điểm 1 còn lại điểm 2 và 3) và tương đương đối chứng, chỉ có hai THL có hai màu hạt là trắng và vàng xen kẽ là D4 x D8 và D4 x D10.


Các yếu tố tạo thành năng suất là số bắp/cây, chiều dài bắp, đường kính bắp, số hàng hạt/bắp, số hạt/hàng và khối lượng 1000 hạt có sự sai khác giữa các THL và so với đối chứng (Bảng 6).


Bảng 5. Một số đặc điểm nông sinh học của các tổ hợp lai trong vụ xuân 2010


		THL

		Số lá

		CCC
(cm)

		CCĐB (cm)

		TLCĐB/CC (%)

		TTC (điểm)

		Màu sắc hạt

		Độ hở lá bi (điểm)



		

		

		

		

		

		

		

		



		D2 x D3

		15,5

		157,2

		61,4

		30,1

		2

		Trắng

		2



		D2 x D4

		15,5

		173,4

		70,9

		40,9

		1

		Trắng

		1



		D2 x D5

		15,6

		183,2

		80,9

		44,2

		2

		Trắng

		3



		D2 x D6

		16,7

		165,3

		76,7

		46,4

		2

		TD

		2



		D2 x D8

		15,1

		150,5

		72,5

		48,2

		2

		Trắng

		2



		D2 x D10

		15,7

		158,9

		63,9

		40,2

		3

		Trắng

		2



		D2 x D17

		15,6

		161,3

		65,6

		40,7

		2

		Trắng

		3



		D3 x D4

		17,3

		184,1

		94,1

		51,1

		3

		TD

		1



		D3 x D5

		16,5

		168,8

		82,8

		49,0

		2

		TD

		2



		D3 x D6

		16,5

		159,8

		71,9

		45,0

		1

		Trắng

		2



		D3 x D8

		16,6

		149,6

		76,6

		51,2

		1

		TD

		1



		D3 x D10

		17,8

		162,2

		76,8

		47,4

		1

		TD

		1



		D3 x D17

		17,2

		167,5

		82,3

		49,1

		1

		TD

		1



		D4 x D5

		16,6

		186,5

		78,5

		42,1

		1

		TD

		2



		D4 x D6

		16,6

		152,7

		83,3

		54,6

		2

		TD

		1



		D4 x D8

		16,7

		161,7

		77,2

		47,7

		1

		TV

		2



		D4 x D10

		16,3

		164,8

		95,2

		57,8

		2

		TV

		2



		D4 x D17

		17,4

		171,6

		71,9

		42,0

		2

		Trắng

		2



		D5 x D6

		16,5

		171,4

		78,5

		45,8

		2

		Trắng

		2



		D5 x D8

		16,5

		160,1

		75,9

		47,4

		2

		Trắng

		3



		D5 x D10

		16,9

		172,2

		89,2

		51,8

		2

		Trắng

		3



		D5 x D17

		16,4

		144,5

		73,1

		50,6

		1

		Trắng

		1



		D6 x D8

		16,1

		145,5

		66,1

		45,4

		1

		Trắng

		2



		D6 x D10

		17,3

		172,6

		89,4

		51,8

		2

		Trắng

		3



		D6 x D17

		16,3

		156,4

		69,6

		44,6

		2

		Trắng

		1



		D8 x D10

		17,4

		171,7

		71,9

		41,8

		2

		Trắng

		2



		D8 x D17

		16,5

		172,5

		70,7

		42,0

		2

		Trắng

		2



		D10 x D17

		17,6

		173,0

		69,2

		39,9

		2

		Trắng

		2



		VN2

		17,3

		184,6

		81,9

		44,4

		1

		Trắng

		1



		MX4 (đ/c)

		17,3

		188,0

		81,2

		43,2

		1

		TD

		2





Ghi chú :CCC= chiều cao cây; CĐB = Cao đóng bắp; TLCĐB/CC = tỷ lệ cao đóng bắp/cao cây; TTC = trạng
                        thái cây; TD= trắng đục; TV = trắng vàng


Bảng 6. Năng suất và các yếu tố tạo thành năng suất của các THL
vụ xuân 2010 tại Gia Lâm - Hà Nội


		THL

		Số bắp hữu hiệu


(%)

		Chiều dài bắp (cm)

		Đường kính bắp (cm)

		Số hàng hạt/bắp

		Số hạt/hàng

		KL 1000 hạt


(g)

		NS bắp tươi (tạ/ha)

		NS hạt khô


(tạ/ha)



		D2 x D3

		0,9

		14,6

		3,7

		12,2

		21,9

		197,1

		44,9

		25,6



		D2 x D4

		1,1

		13,1

		4,0

		13,5

		22,6

		202,9

		53,8

		30,6



		D2 x D5

		1,0

		13,8

		3,8

		14,2

		21,4

		207,5

		49,6

		28,2



		D2 x D6

		0,9

		10,9

		3,1

		14,0

		20,8

		209,5

		45,0

		23,1



		D2 x D8

		0,9

		12,7

		4,0

		14,4

		16,9

		207,0

		44,7

		25,5



		D2 x D10

		1,1

		13,8

		3,7

		13,2

		21,4

		193,8

		47,8

		27,2



		D2 x D17

		1,0

		14,0

		3,5

		13,5

		20,2

		174,9

		48,9

		27,7



		D3 x D4

		1,1

		11,3

		3,2

		12,8

		22,7

		202,6

		50,8

		29,8



		D3 x D5

		1,1

		12,2

		3,5

		13,1

		22,3

		188,3

		43,9

		26,6



		D3 x D6

		1,0

		14,4

		3,7

		12,0

		22,5

		188,3

		48,8

		27,8



		D3 x D8

		0,9

		11,1

		3,5

		12,3

		18,9

		208,7

		34,7

		23,8



		D3 x D10

		0,9

		9,6

		3,2

		13,1

		17,2

		188,9

		27,5

		15,1



		D3 x D17

		1,1

		12,2

		3,5

		13,3

		21,3

		209,5

		51,1

		29,1



		D4 x D5

		1,0

		17,2

		3,9

		14,0

		25,5

		205,4

		47,7

		24,9



		D4 x D6

		1,1

		12,4

		3,8

		12,9

		21,9

		199,5

		44,2

		22,4



		D4 x D8

		1,1

		11,3

		3,7

		12,5

		21,5

		208,7

		34,4

		20,4



		D4 x D10

		1,1

		12,1

		3,5

		12,5

		22,9

		207,3

		47,4

		23,6



		D4 x D17

		1,2

		12,2

		3,4

		12,8

		24,5

		182,8

		49,7

		29,8



		D5 x D6

		1,1

		12,1

		3,4

		13,6

		22,7

		203,6

		50,8

		29,8



		D5 x D8

		0,9

		11,9

		3,6

		12,1

		19,1

		214,6

		32,3

		23,8



		D5 x D10

		1,1

		12,7

		3,5

		13,3

		22,8

		205,2

		48,6

		32,7



		D5 x D17

		0,9

		12,0

		3,6

		12,1

		23,0

		209,4

		47,9

		25,6



		D6 x D8

		1,0

		11,8

		3,7

		13,8

		16,5

		205,1

		31,8

		22,5



		D6 x D10

		1,1

		10,5

		3,4

		13,3

		22,7

		206,5

		40,4

		29,9



		D6 x D17

		0,9

		13,1

		3,5

		13,1

		19,4

		168,1

		27,8

		17,9



		D8 x D10

		0,9

		12,3

		3,3

		12,2

		22,1

		173,0

		46,6

		24,3



		D8 x D17

		0,9

		12,8

		3,5

		12,5

		21,3

		171,7

		48,5

		26,6



		D10 x D17

		0,9

		12,8

		3,7

		12,4

		21,3

		167,5

		38,6

		23,5



		VN2

		1,1

		14,9

		3,8

		13,2

		22,8

		211,6

		51,7

		32,3



		MX4 (đ/c)

		1,1

		12,0

		3,9

		12,8

		24,8

		172,3

		49,4

		26,5



		CV%

		4,20

		5,30

		6,20

		2,60

		5,00

		4,70

		6,60

		3,05



		LSD.05

		0,85

		1,33

		0,47

		0,71

		2,66

		19,0

		5,91

		1,66



		

		

		

		

		

		

		

		

		





Số bắp hữu hiệu trên cây có sự sai khác không lớn, biến động từ 0,9 đến 1,1 bắp/cây. Chỉ có THL D4 x D5 có chiều dài bắp 17,2 cm dài hơn đối chứng VN2 (14,9cm), các THL còn lại đều ngắn hơn đối chứng. 18 THL có chiều dài bắp dài hơn và tương đương đối chứng 2 MX4 (12,0 cm). Sự sai khác về số hàng hạt/bắp và số hạt/hàng không lớn, 5 THL có số hàng hạt nhiều hơn đối chứng và 01 THL có số hạt/hàng cao hơn  đối chứng là D4 x D5 (14,0). Không có THL nào có khối lượng 1000 hạt cao hơn đối chứng VN2 (211,6 g), nhưng hầu hết các THL có khối lượng 1000 hạt cao hơn đối chứng MX4 (172,3 g). Những yếu tố tạo thành năng suất khác tương đương với đối chứng MX4. 


Phân tích tương quan cho thấy giữa năng suất tươi liên quan chặt với  khối lượng hạt (r2 = 0,786) và số hàng hạt/bắp (r2 = 0,749). Kết quả gợi ý rằng với giống ngô nếp ăn tươi khối lượng hạt và số hàng hạt/bắp có ý nghĩa trong tạo giống năng suất cao.


Chỉ có THL là D2 x D4 năng suất bắp tươi (53,8) cao hơn đối chứng 2 (49,4) là 4,4 tạ/ha nhưng chưa vượt qua LSD0,05 (5,91 tạ/ha) ở mức có ý nghĩa. 8 THL năng suất tương đương như đối chứng 2 MX4 (43,9 – 51,1taj/ha) là D2 x D5, D3 x D4, D3 x D6, D3 x D17, D4 x D17,  D5 x D6 và D8 x D17. Các THL còn lại năng suất đều thấp hơn đối chứng. Năng suất hạt có 7 THL cao hơn đối chứng 2 (số liệu) ở mức có ý nghĩa là D2 x D4; D2 x D5, D3 x D4, D3 x D17, D4 x D17, D5 x D6, D5 x D10 và D6 x D10. Những THL có số hàng hạt, số hạt/hàng và khối lượng 1000 hạt cao cho năng suất hạt cao. Không có THL nào có năng suất bắp tươi và năng suất hạt cao hơn đối chứng 1 VN2 (51,7) ở mức có ý nghĩa.


Phân tích KNKH chung và KNKH riêng của các dòng về năng suất bắp tươi cho thấy có sự sai khác giữa các dòng ở mức có ý nghĩa P<0,01 (Bảng 7).


Kết quả cho thấy 5 dòng có giá trị KNKH chung dương, trong đó có 4 dòng có giá trị dương cao ở mức tin cậy 0,05 là D2 (4,488), D4 (3,471), D5 (2,204) và dòng 17 (1,013). Trong đó dòng D2 chọn tạo từ mẫu giống ngô nếp của người Thái, dòng D4 và D5 từ mẫu giống ngô nếp của người Mông, dòng D17 từ mẫu giống ngô nếp của người Vân Kiều.


KNKH chung cao là D2, D4 và D5 vượt qua sai khác nhỏ nhất có ý nghĩa LSD05 (1,046).


Dòng D2 có KNKH riêng với dòng D4 (1,547); dòng D3 có KNKH riêng với dòng D4 (4,142); D8 và D10 (9,767); dòng D5 có KNKH riêng với D6, D8 và D17; dòng D8 có KNKH riêng với dòng D10 và D17 ở mức có ý nghĩa (Bảng 8).

Kết quả bước đầu cho kết luận những dòng chọn tạo từ các mẫu giống của các dân tộc khác nhau có KNKH riêng (D2 x D4; D3 x D8), cao hơn khi lai các dòng phát triển từ một mẫu giống (D2 x D3; D4 x D5). Như vậy nguồn vật liệu di truyền đa dạng đã có cơ hội phát triển dòng và nhận được dòng thuần có KNKH cao hơn. Kết quả này phù hợp với các nghiên cứu khác như Dagne Wegary và cs. (2009), M, A, Abdel-MoneamAbdel-Moneam và cs. (2009), Rezaei và Roohi (2004) trên cơ sở lai diallel để dự đoán tham số di truyền. Khi chọn tạo dòng thuần ở ngô nếp, lựa chọn nguồn vật liệu xa nhau về mặt di truyền, dựa trên các tính trạng hình thái cũng đạt được hiệu quả.

Bảng 7. Bảng  phân tích phương sai II


		Nguồn biến

		Tổng bình phương

		Bậc tự do

		Trung bình

		Ftn



		Toàn bộ

		1373,92

		55

		24,980

		



		Dòng

		1357,24

		27

		50,268

		58,821**



		Tổ hợp chung

		496,46

		7

		70,923

		165,979**



		Tổ hợp riêng

		860,78

		20

		43,039

		100,723**



		Ngẫu nhiên

		11,537

		27

		0,427
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Hình 1. Khả năng kết hợp chung của 8 dòng thuần ngô nếp phát triển
từ các mẫu giống ngô nếp địa phương (LSD0,05= 1,046)


Bảng 8. Khả năng kết hợp riêng của các dòng ngô nếp phát triển
từ các giống ngô địa phương


		

		D2

		D3

		D4

		D5

		D6

		D8

		D10

		D17



		D2

		

		-0,332

		1,547*

		-0,767

		0,133

		1,508

		0,858

		0,075



		D3

		

		

		4,142 *

		-1,542

		7,858*

		-3,417

		-10,967

		7,250*



		D4

		

		

		

		-2,200

		0,500

		-7,125

		0,175

		0,992



		D5

		

		

		

		

		8,067*

		-7,408

		3,042*

		0,808



		D6

		

		

		

		

		

		-2,208

		-0,608

		-13,742



		D8

		

		

		

		

		

		

		9,767 *

		8,883*



		D10

		

		

		

		

		

		

		

		-4,267



		D17

		

		

		

		

		

		

		

		





LSD0,05 = 1,531


4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

Tám dòng thuần ngô nếp tạo ra từ 3 nguồn gen ngô của 3 nhóm dân tộc, phân thành 3 nhóm cách biệt di truyền, dựa trên các tính trạng kiểu hình. Các dòng thuộc nhóm cách biệt di truyền khác nhau có KNKH riêng cao hơn các dòng trong cùng nhóm. Như vậy, các mẫu giống ngô nếp thu thập ở các nhóm dân tộc miền núi phía bắc Việt Nam khá đa dạng có thể sử dụng chọn tạo dòng thuần phục vụ chương trình chọn tạo giống ngô nếp lai. 


Ba dòng có KNKH chung cao là D2, D4 và D5. Tổ hợp lai giữa 2 dòng D2 x D4 có KNKH riêng cao, cho năng suất 30,6 tạ/ha cao hơn đối chứng MX4 ở mức có ý nghĩa và tương đương đối chứng VN2, nhưng có ưu điểm thời gian sinh trưởng từ gieo đến thu bắp tươi sớm hơn đối chứng từ 10-14 ngày, phù hợp cho trồng ngô nếp ăn tươi vụ đông trong hệ thống luân canh ba vụ/năm của đồng bằng sông Hồng.
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